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CHƯƠNG 1 
 

 PHẦN TỔNG QUAN  
  

 Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu một số phương 
trình nhiệt phi tuyến trong một hình trụ thuộc dạng:  
 

(1.1)    1( ) ( ) ( , ), 0 1, 0 ,t r r ru u u F u f r t r t T
r ε− + + = < < < <  

(1.2)   ( )
0

lim ( , ) , (1, ) ( ) (1, ) 0,r r o
r

r u r t u t h t u t u
+→

< +∞ + − =%
 

(1.3)     0( ,0) ( ),u r u r=  
 
hoặc  
 

/(1.3 ) ( ,0) ( , ),u r u r T=  

(1.4)    
1
2( ) ,F u u uε ε=  

 
trong đó , 0ou ε >%  là các hằng số cho trước, ),(),( trfth  là các hàm 
số cho trước thỏa một số điều kiện ta sẽ chỉ ra sau. 
Phương trình (1.1) mô tả quá trình truyền nhiệt trong một dĩa tròn 
đơn vị  1,r <  trong đó   
 

 •  ( , )u r t  là nhiệt độ tại mọi  điểm trên đường tròn  
 

{ }2 2 2( , ) /rC x y x y r= + =  tại thời điểm t, với  1, 0 .r t T< < <   

 
 • ( , ) ( )f r t F uε−  là nguồn nhiệt. 
 
 • Điều kiện biên (1.2) trên đường tròn r = 1 mô tả sự trao 
đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, mà môi trường bên ngoài có 
nhiệt độ không đổi là ,ou%  ở đây hàm h(t) là hệ số trao đổi nhiệt 
với môi trường bên ngoài. 
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Trong (1.2), điều kiện 
0

lim ( , )r
r

r u r t
+→

< +∞  sẽ tự động 

thỏa nếu ( , )u r t  là nghiệm cổ điển của bài toán, chẳng hạn 

[ ] [ ]( ) ( )1 20,1 0, (0,1) (0, ) .u C T C T∈ × ∩ ×  Việc đưa điều kiện này 

vào có liên quan đến việc sử dụng không gian Sobolev có trọng 
và chuyển đổi về bài toán biến phân. ( xem [5,7]). 

 
  Với  0( ) 0, 0F u uε = =% , Minasjan [6] đã nghiên cứu phương 
trình  
 
(1.5)  ),,()1)(( trfu

r
utau rrrt =+− ,0,10 Ttr <<<<  

 
với điều kiện biên  
 
(1.6)         ,0),1()(),1(),0( =+= tuthtutu rr  
 
và với điều kiện −T  tuần hoàn  
 
(1.7)  ),,()0,( Truru =  
 
ở đây các hàm a(t), h(t), f(r,t ) là −T  tuần hoàn theo thời gian t.  
Ý nghĩa vật lý của bài toán (1.5) – (1.7) là một dòng nhiệt tuần 
hoàn trong một hình trụ vô hạn với giả thiết rằng hình trụ phụ 
thuộc vào sự trao đổi nhiệt một cách tuần hoàn ở bề mặt )1( =r  
với môi trường bên ngoài có nhiệt độ zéro, phía trong hình trụ, 
nguồn nhiệt đối xứng trục và thay đổi một cách tuần hoàn, 
Minasjan [6] đã tìm một nghiệm cổ điển của bài toán này bằng 
cách dùng biến đổi Fourier. Phương pháp này dẫn đến một hệ giả 
chính quy vô hạn các phương trình đại số tuyến tính. Tuy nhiên 
tính giải được của hệ này không được chứng minh chi tiết trong 
[6]. 
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 Trong [3] Lauerova đã chứng minh rằng với dữ kiện −T  
tuần hoàn, bài toán (1.5) – (1.7) có một nghiệm yếu T- tuần hoàn 
theo t. Trong trường hợp  ,0,0~

0 == fu ),(1 IRCF ∈ε ,)(/ βε −≥uF  0>β  
đủ nhỏ, các tác giả trong [4] đã chứng minh rằng bài toán (1.1), 
(1.6), (1.7) có duy nhất một nghiệm yếu −T tuần hoàn trong các 
không gian Sobolev thích hợp. Hơn nữa, nghiệm này cũng phụ 
thuộc liên tục theo hàm h(t). 
 
  Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu bài toán phi 
tuyến với điều kiện đầu (1.1) – (1.4) và bài toán điều kiện −T  
tuần hoàn (1.1), (1.2), (1.4), (1.7). 
  
 Nội dung luận văn được trình bày theo thứ tự như sau: 
 

Chương 1 là phần giới thiệu bài toán và nói qua một số kết 
quả trước đó và trình bày bố cục của luận văn. 
 

Chương 2 là phần trình bày một số ký hiệu, công cụ, các 
không gian hàm Sobolev có trọng, tính chất các phép nhúng có 
liên quan. 
  

Chương 3, chúng tôi trình bày chứng minh sự tồn tại và duy 
nhất nghiệm yếu của bài toán (1.1)-(1.4) trong các không gian 
Sobolev có trọng thích hợp bằng phương pháp Galerkin. 
 

Chương 4, chúng tôi trình bày chứng minh sự tồn tại và duy 
nhất nghiệm yếu −T tuần hoàn của bài toán (1.1), (1.2), (1.4), 
(1.7) trong đó bài toán xấp xỉ  hữu hạn chiều cho bài toán tìm 
nghiệm −T  tuần hoàn có thể tìm được nhờ vào bài toán điều 
kiện đầu thông qua một định lý ánh xạ co.  
 
 Phần cuối cùng là tóm lược các phần đã trình bày trong 
luận văn, sau đó là phần tài liệu tham khảo. 
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CHƯƠNG 2 
CÁC KẾT QUẢ CHUẨN BỊ 
CÁC KHÔNG GIAN HÀM  

 
II.1. CÁC KHÔNG GIAN HÀM  

Đặt (0,1)Ω = , ta bỏ qua định nghĩa các không gian hàm thông 

dụng: ,( ), ( ), ( ), ( ).m p m m pC L H WΩ Ω Ω Ω  

Với mỗi hàm 0 ( )v C∈ Ω  ta định nghĩa v  như sau  

(2.1)      
1/ 21

2

0

( ) .Hv v r v r dr
⎛ ⎞

≡ = ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫  

Ta định nghĩa H là đầy đủ hóa của không gian 0 ( )C Ω  đối với 

chuẩn . .  

Tương tự, với mỗi hàm 1( )v C∈ Ω  ta định nghĩa . V  như sau 

(2.2)       
1/ 222 /

Vv v v⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

và định nghĩa V là đầy đủ hóa của không gian 1( )C Ω  đối với 

chuẩn . .V  

Chú ý rằng các chuẩn .  và . V  lần lượt được sinh ra từ các 

tích vô hướng  

(2.3)         
1

0

, ( ) ( ) ,u v ru r v r dr= ∫   

(2.4)  
1

/ / / /

0

, , [ ( ) ( ) ( ) ( )] .u v u v r u r v r u r v r dr+ = +∫  

Khi đó, ta dễ dàng chứng minh rằng H, V là các không gian 

Hilbert. 
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Bổ đề 2.1.  V trù mật trong  H với phép nhúng liên tục.  

Chứng minh. Hiển nhiên rằng ,Vv v v V≤ ∀ ∈ do đó phép 

nhúng từ V vào H là liên tục. Mặt khác 1( )C VΩ ⊂  và trù mật 

trong H, do đó V trù mật trong H. 

Bổ đề sau cho một số đánh giá thường sử dụng. 

Bổ đề 2.2.  Với  mọi 1( ), 0v C ε∈ Ω >  và [0,1],r∈  ta có: 

(2.5)       
22 / 2 (1),v v v≤ +    

(2.6)       (1) 3 ,Vv v≤  

(2.7)       ( ) 2 ,Vr v r v≤   

(2.8)        
2 22 / 1(1) (2 ) .v v vε

ε
≤ + +  

Chứng minh.  

Nghiệm lại (2.5). Dùng tích phân từng phần và chú ý rằng 
20 1,r r≤ < ≤  ta có 

1 1
2 2 2 2 /

0 0

1( ) (1) ( ) ( )
2

v r v r dr v r v r v r dr= = −∫ ∫   

          
1

2 /

0

1 (1) ( ) ( )
2

v r v r v r dr≤ + ∫  

          2 /1 (1)
2

v v v≤ +   

          
222 /1 1(1) .

2 2
v v v⎛ ⎞≤ + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Suy ra    
22 2 /(1)v v v≤ +   và do đó (2.5) được chứng minh.  

Nghiệm lại (2.6).  

Ta có    
1

2 2 2 /

0

(1) ( ( ))v r v r dr= ∫  
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1 1

2 2 /

0 0

2 ( ) 2 ( ) ( )r v r dr r v r v r dr= +∫ ∫  

                      2 /2 2v v v≤ +   

                       
22 2 /2 v v v≤ + +  

                       
22 2/3( ) 3 .Vv v v≤ + =  

Vậy (1) 3 Vv v≤  và (2.6) được chứng minh. 

Nghiệm lại (2.7). 

Ta có 
1 1

/ 22 ( ) ( ) ( ( ))
r r

s v s v s ds sd v s=∫ ∫  

                           
1

2 2 2 2 2(1) ( ) ( ) (1) ( ).
r

v r v r v s ds v r v r= − − ≤ −∫   

Suy ra   
1

2 2 /( ) (1) 2 ( ) ( )
r

r v r v sv s v s ds≤ − ∫  

            
1

2 /

0

(1) 2 ( ) ( )v r v r v r dr≤ + ∫  

            2 /(1) 2v v v≤ +   

            
222 /(1)v v v≤ + +   

            2 2 23 4 .V V Vv v v≤ + =  

Vaäy    ( ) 2 .Vr v r v≤  

Do đó (2.7) được chứng minh. 

Nghiệm lại (2.8).  

Theo chứng minh (2.6) ta có 

2 22 / /1(1) 2 2 2 2 . .v v v v v v vε
ε

≤ + = +   
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22 /1(2 ) .v vε

ε
≤ + +  

Do đó (2.8) được chứng minh. 

Bổ đề 2.3. 

Ta đồng nhất  H với /H  (đối ngẫu của H ). Khi đó ta có 

V  H /H≡  /V , với  các phép nhúng liên tục và nằm trù mật.  

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh rằng H nhúng trong /V .  

Vì ,V H⊂  với mọi ,Hw∈  ánh xạ :wT V R→  

xác định bởi  
1

0

( ) , ( ) ( )wv T v w v r w r v r dr= = ∫a     

là tuyến tính liên tục trên V, tức là /
wT V∈ . 

Ta xét ánh xạ /:T H V→  
                             ( ) .ww T w T=a  
Khi đó ta có 

 / ,, , , , .w V VT v w v v V w H= ∀ ∈ ∀ ∈    

Ta sẽ chứng minh rằng toán tử T thỏa các tính chất sau  

(i)    /:T H V→  là đơn ánh,  

(ii)   / , ,w VT w w H≤ ∀ ∈   

(iii)  { }( ) :wT H T w H= ∈  là trù mật trong /V .  

Chứng minh (i). Dễ thấy rằng T tuyến tính. Nếu 0wT =  thì  

       / ,, , 0,w V Vw v T v v V= = ∀ ∈ .  

Vì V trù mật trong H, nên ta có 

        , 0,w v v H= ∀ ∈ .   

Do đó w = 0. Vậy T là đơn ánh, nghĩa là, một phép nhúng từ H 

vào /V .  
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Chứng minh (ii). Ta có với mọi  ,v H∈   

/
, 1 , 1
sup , sup ,

V V

w wV
v V v v V v

T T v w v
∈ = ∈ =

= =   

             
, 1 , 1
sup sup

V V
V

v V v v V v
w v w v w

∈ = ∈ =
≤ ≤ = . 

Chứng minh (iii). Ta chứng minh rằng mọi phiếm hàm tuyến tính 

liên tục trên /V  và triệt tiêu trên T(H) thì cũng triệt tiêu trên /V . 

Coi / /( )L V∈  với // /,, 0, ( ).w wV VL T T T H= ∀ ∈  Ta chứng minh 

rằng L = 0, thật vậy, do V phản xạ, tức là / /( )V V=  theo nghĩa  

// / /
/ / /

, ,(*) ( ) , : , , ,V V V VL V l V L z z l z V∀ ∈ ∃ ∈ = ∀ ∈ . 

Laáy /
wz T V= ∈  ta coù // /,0 , , ,w V VL T w l w V= = ∀ ∈ .  

Do V trù mật trong H nên ta có , 0, .w l w H= ∀ ∈  

Vậy 0.l =  Theo (*) ta có  

// / /
/

, ,, , 0,V V V VL z z l z V= = ∀ ∈ . 

Vậy L triệt tiêu trên /V .  

Chú thích 2.1. Từ bổ đề 2.2, ta cũng dùng ký hiệu tích vô hướng 

.,.  để chỉ cặp tích đối ngẫu giữa /,V V . 

Bổ đề 2.4. Phép nhúng V  H là compact.  

Chứng minh xem [5]. 

Chú thích 2.2. Từ bổ đề 2.2 suy ra rằng  
1/ 222 /(1)v v⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠
 và 

Vv  là hai chuẩn tương đương trên V và ta có   

(2.9)          
22 2/ 21 (1) 4 ,

2 V Vv v v v v V≤ + ≤ ∀ ∈ .  
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Thậy vậy, bất đẳng thức thứ nhất của (2.9) có được là do  

           
2 2 22 2/ / / 2 (1)Vv v v v v v= + ≤ + +   

                    
2/ 22 (1)v v⎛ ⎞≤ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
.  

Bất đẳng thức còn lại của (2.9) được suy ra từ  

            
2 2 2 2/ 2 /(1) 3 4 .V Vv v v v v+ ≤ + ≤   

Ta chuù yù raèng  

(2.10)          
0

lim ( ) 0, .
r

r v r v V
+→

= ∀ ∈   

(xem [1] trang 128 )  

Mặt khác, do 1( ,1)H ε   ( )0 [ ,1] , 0 1C ε ε< <  và  

(2.11)      1( ,1) , .H Vv v v Vεε ≤ ∀ ∈   

Ta suy ra raèng  

(2.12)      v ⎢ [ ,1]ε ( )0 [ ,1] , , 0 1.C ε ε ε∈ ∀ < <   

Từ (2.10), (2.12) suy ra  

(2.13)      ( )0 [0,1] , .r v C v V∈ ∀ ∈   

II.2. KHÔNG GIAN HÀM  (0, ; ),1pL T X p≤ ≤ ∞  

Cho X là không gian Banach thực đối với chuẩn . .X  

Ta ký hiệu  (0, ; ),1pL T X p≤ ≤ ∞ , là không gian các lớp tương 

đương chứa hàm : (0, )u T X→  đo được, sao cho 

 
0

( )
T

p
Xu t dt < ∞∫  với  1 p≤ < ∞   

hay  

 0 : ( ) , . . (0, )XM u t M a e t T∃ > ≤ ∈  với p = ∞ . 
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Ta định nghĩa chuẩn trong (0, ; ),1pL T X p≤ ≤ ∞  như sau:  

      
1/

(0, ; )
0

( )p

pT
p

L T X Xu u t dt
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫  vôùi  1 ,p≤ < ∞   

và  (0, ; )
0
sup ( )L T X X

t T
u ess u t∞

< <
=   

             inf { 0 : ( ) , . (0, )}XM u t M a e t T= > ≤ ∈  vôùi p = ∞ .  

Khi đó ta có các bổ đề sau đây mà chứng minh của chúng có thể 

tìm thấy trong Lions [2]. 

Bổ đề 2.5. (0, ; )pL T X  là không gian Banach. 

Bổ đề 2.6. Gọi /X  là đối ngẫu của X. Khi đó với ,111
/ =+

pp
 

,1 ∞<< p ( ) );,0();,0( // /

XTLXTL pp =  là đối ngẫu của ).;,0( XTLp  

Hơn nữa, nếu X phản xạ thì (0, ; )pL T X  cũng phản xạ.  

Bổ đề 2.7. ( )/1 /(0, ; ) (0, ; ).L T X L T X∞=   

Hơn nữa các không gian 1 /(0, ; ), (0, ; )L T X L T X∞  không phản xạ.  

Chú thích 2.3.  Nếu ( )pX L= Ω  thì (0, ; ) ( (0, )).p pL T X L T= Ω×  
Phân bố có giá trị véctơ.  

Định nghĩa 2.1. Cho X là một không gian Banach thực. Một ánh 

xạ tuyến tính liên tục từ D((0,T)) vào X được gọi là một phân bố 

có giá trị trong X. Tập các phân bố có giá trị trong X ký hiệu là 

          
}. /),0(:{

));,0(();,0(/

tục liên  và tính tuyếnfXTDf
XTDLXTD
→=

=  

Chú thích 2.4. Ta ký hiệu D(0,T) thay cho D((0,T)) hoặc 

((0, ))cC T∞  để chỉ không gian các hàm số thực khả vi vô hạn có 

giá compact trong (0,T). 
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Định nghĩa 2.2.  Cho / (0, ; ).f D T X∈  Ta định nghĩa đạo hàm df
dt

 

theo nghĩa phân bố của f  bởi công thức  

(2.14)        , , , (0, ).df df D T
dt dt

ϕϕ ϕ= − ∀ ∈  

Caùc tính chaát.  

1/ Cho (0, ; ).pv L T X∈  Ta làm tương ứng với nó bởi ánh xạ  

: (0, )vT D T X→  như sau: 

(2.15)       
0

, ( ) ( ) , (0, ).
T

vT v t t dt D Tϕ ϕ ϕ= ∀ ∈∫   

Ta có thể nghiệm lại rằng / (0, ; ).vT D T X∈  Thật vậy  

i) Ánh xạ : (0, )vT D T X→  hiển nhiên là tuyến tính.  

ii) Ta nghiệm lại ánh xạ : (0, )vT D T X→  liên tục.  

Giả sử { } (0, )j D Tϕ ⊂  sao cho lim 0jj
ϕ

→+∞
=  trong D(0,T) ta có  

     
0 0

, ( ) ( ) ( ) ( )
T T

v j j j XX
X

T v t t dt v t t dtϕ ϕ ϕ= ≤∫ ∫   

                    
//

1 1

0 0

( ) ( ) 0
T Tp ppp

jX jv t dt t dtϕ
→+∞

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
≤ ⎯⎯⎯→⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫ ∫ .  

Do đó lim , 0.v j Xj
T ϕ

→+∞
=  Vậy / (0, ; ).vT D T X∈   

2/ Ánh xạ vv Ta  là một đơn ánh, tuyến tính từ (0, ; )pL T X  vào 

/ (0, ; ),D T X  do đó ta có thể đồng nhất .vT v=   

Khi đó ta có kết quả sau. 

Bổ đề 2.8. (Lions [2]). 



 12

     /(0, ; ) (0, ; )pL T X D T X⊂  với phép nhúng liên tục.  

Đạo hàm trong (0, ; ).pL T X  

Do bổ đề 2.8, với (0, ; )pf L T X∈  ta có thể coi f  và do đó df
dt

 là 

các phần tử của / (0, ; ).D T X  Ta có các kết quả sau.  
Bổ đề 2.9. (Lions [2]).  

       Nếu / 1, (0, ; )f f L T X∈  thì f  bằng hầu hết với một hàm liên 

tục từ  [0,T] vào X.  

Chứng minh bổ đề 2.9 gồm nhiều bước.  

Bước 1. Đặt /

0

( ) ( ) .
t

H t f s ds= ∫  Khi đó :[0, ]H T X→  liên tục vì 

/ 1(0, ; ).f L T X∈   

     Trước hết ta chứng minh rằng /dH df f
dt dt

= =  theo nghĩa phân 

bố. Thật vậy, ta có  

(2.17)       
0

, , ( ) ( )
TdH d dH H t t dt

dt dt dt
ϕ ϕϕ = − = −∫  

                      / /

0 0 0

( ) ( ) ( ) ( )
T t T T

s

d df s ds t dt f s ds t dt
dt dt
ϕ ϕ⎛ ⎞

= − = −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ ∫ ∫ ∫  

                      / /

0

( ) ( ) ,
T

f s s ds fϕ ϕ= =∫ .  

Vaäy /dH df f
dt dt

= =  trong / (0, ; )D T X . 

Bước 2. Ta chứng minh f H C= +  theo nghĩa phân bố  (C là 

hằng).  

Thật vậy, giả sử  v H f= −  ta có / 0v =  theo nghĩa phân bố (do 

bước 1 ). Ta sẽ chứng minh rằng v C=  theo nghĩa phân bố. Ta có 
/ 0v =  tương đương với  
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(2.18)         /

0

( ) ( ) 0, (0, )
T

v s s ds D Tϕ ϕ= ∀ ∈∫   

Cho  (0, ),D Tϕ∈  ta có thể viết ϕ  dưới dạng /
oϕ λϕ ψ= + , trong 

đó (0, )D Tψ ∈ , oϕ  thỏa
0 0

( ) 1, ( )
T T

o s ds t dtϕ λ ϕ= =∫ ∫ . 

Thật vậy, ta có ( )
0

( ) ( ) 0
T

ot t dtϕ λϕ− =∫ , nên nguyên hàm của 

( ) ( )ot tϕ λϕ−  triệt tiêu tại 0t =  sẽ thuộc D(0,T).  

Chọn   ( )
0

( ) ( ) ( ) .
t

ot s s dsψ ϕ λϕ= −∫  Trong (2.18) thay /ϕ  bởi /ψ  ta 

thu được 

     /

0 0

( ) ( ) ( )[ ( ) ( )] 0, (0, )
T T

ov s s ds v s s s ds D Tψ ϕ λϕ ϕ= − = ∀ ∈∫ ∫   

hay 

(2.19)    
0 0

( ) ( ) ( ) ( )
T T

ov s s ds v s s dsϕ λ ϕ=∫ ∫  

                         
0 0

( ) ( ) ( )
T T

os ds v t t dtϕ ϕ= ∫ ∫ ,  (0, ).D Tϕ∀ ∈   

Đặt  
0

( ) ( )
T

oC v t t dtϕ= ∫  ta suy ra từ (2.19) rằng  

   ( )
0

( ) ( ) 0, (0, )
T

v s C s ds D Tϕ ϕ− = ∀ ∈∫ .  

Vaäy ( )v t C const= =  trong / (0, ; ).D T X   

Bước 3. Ta sử dụng tính chất sau: 

Nếu 1(0, ; )w L T X∈  và 
0

( ) ( ) 0, (0, )
T

w t t dt D Tϕ ϕ= ∀ ∈∫  thì 

( ) 0w t ≡  vôùi haàu heát  [0, ]t T∈ .  
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Điều này có được là do ánh xạ ww Ta  từ 1(0, ; )L T X  vào 

/ (0, ; )D T X  là đơn ánh (tính chất 2/ ở trên ). Ta suy ra rằng 

f H C= +  theo nghĩa phân bố. 

Từ các bước 1, 2, 3 ở trên bổ đề 2.9 đã được chứng minh.  

Tương tự ta có bổ đề sau: 

Bổ đề 2.10.  Nếu /, (0, ; )pf f L T X∈  thì f  bằng hầu hết với một 

hàm liên tục từ  [0,T] vào X.  

II.3. BỔ ĐỀ VỀ TÍNH COMPACT CỦA  LIONS   

Cho 3  không gian Banach 1, ,oX X X  với 1oX X X⊂ ⊂  sao cho  

(2.20)    1,oX X  là phản xạ,  

(2.21) Phép nhúng oX  X  là compact.  

Với  0 T< < +∞ , 1 ip≤ ≤ +∞ , 0,1.i =  Ta đặt  

(2.22)     { }1/
1(0, ) (0, ; ) : (0, ; )op p

oW T v L T X v L T X= ∈ ∈   

Ta trang bị cho W(0,T) bởi chuẩn  

(2.23)     
1 1

/
(0, ) (0, ; ) (0, ; )

po poW T L T X L T X
v v v= +   

Khi đó W(0,T) là một không gian Banach.  

Hiển nhiên  ).;,0(),0( 0 XTLTW p⊂   

Ta cũng có kết quả sau đây liên quan đến phép nhúng compact.  

Bổ đề 2.11. (Bổ đề về tính compact của Lions).  

Với giả thiết (2.20), (2.21) và nếu 1 ip< < ∞ , 0, 1i =  thì phép 
nhúng ),0( TW  );,0(0 XTLp  là compact.  
Chứng minh. Có thể tìm thấy trong Lions [2], trang 57.  
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II.4. BỔ ĐỀ VỀ SỰ HỘI TỤ YẾU TRONG ( )qL Q    
Bổ đề 2.12.  

Cho Q là tập mở, bị chặn của RN và , ( ), 1q
mG G L Q q∈ < < +∞ , 

sao cho  

( ) ,qm L QG C≤  trong đó C là hằng số độc lập với  m và  

mG G→  . .( , )a e r t  trong Q.  

Khi đó mG G→  trong ( )qL Q  yếu.  

II.5. BỔ ĐỀ GRONWALL 

Bổ đề cuối cùng này liên quan đến một bất phương trình tích 

phân, nó rất cần thiết cho việc đánh giá tiên nghiệm trong các 

chương sau.  

Bổ đề 3.13. (Bổ đề Gronwall ).  

    Giả sử :[0, ]f T R→  là hàm khả tích, không âm trên [0,T] và 

thỏa bất đẳng thức 1 2
0

( ) ( )
t

f t C C f s ds≤ + ∫  với hầu hết  [0, ]t T∈  

trong đó 1 2,C C  là các hằng số không âm.  

     Khi đó 2
1( ) C tf t C e≤  với hầu hết  [0, ]t T∈ .  

Ta cũng dùng các ký hiệu  
/( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ),t r rru t u t u t u t u t u t= =∇  lần lượt để chỉ  ( , ),u r t  

2

2( , ), ( , ), ( , )u u ur t r t r t
t t r

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

. 
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CHƯƠNG 3 
 

NGHIỆM BÀI TOÁN ĐIỀU KIỆN ĐẦU 
PHI TUYẾN  

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu bài toán giá trị biên và 

ban đầu (1.1) – (1.4) như sau: 

(3.1)     1( ) ( ) ( , ) , 0 1, 0t r r ru u u F u f r t r t T
r ε− + + = < < < < , 

(3.2)    
0

lim ( , )r
r

r u r t
+→

< +∞ , (1, ) ( )( (1, ) ) 0r ou t h t u t u+ − =% , 

(3.3)    ( ,0) ( ),ou r u r=  

(3.4)   1/ 2( )F u u uε ε= , 

trong đó 0ε > , ou%  là hằng số cho trước, ( ), ( , ), ( )oh t f r t u r  là các 

hàm cho trước thỏa các điều kiện sau: 

1( ) ,oH u R∈%  

2( ) ,oH u H∈  

1,
3( ) (0, ),H h W T∞∈  

2
4( ) (0, , ).H f L T H∈    

Không làm mất tính tổng quát ta lấy 1ε = . 

Nghiệm yếu của bài toán giá trị biên và ban đầu (3.1) – (3.4) 

được thành lập như sau: 

Tìm 2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H∞∈ ∩  sao cho ( )u t  thỏa bài toán biến 

phân sau 

(3.5)      1( ), ( ), ( ) (1, ) (1) ( ( )),r r
d u t v u t v h t u t v F u t v
dt

+ + +  

              ( ), ( ) (1) , , . ., (0, ),of t v u h t v v V a e t T= + ∀ ∈ ∈%  
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và điều kiện đầu  

(3.6)      (0) .ou u=  
Khi đó ta có định lý sau 

Định lý 3.1.  Cho T > 0 và 1 4( ) ( )H H−  đúng. Khi đó, bài toán 

(3.1)-(3.4) có duy nhất một nghiệm yếu );,0();,0(2 HTLVTLu ∞∩∈   

sao cho  

(3.7)  / 2 2 / 5 5 / 2(0, ; ), (0, ; ), ( ).Tt u L T V tu L T H r u L Q∞∈ ∈ ∈  

Chứng minh.  Gồm nhiều bước. 

Bước 1.  Phương pháp Galerkin.  

Lấy { }, 1,2,...jw j =  là một cơ sở trực chuẩn trong không gian 

Hilbert tách được V. Ta tìm ( )mu t  theo dạng 

(3.8)      
1

( ) ( ) ,
m

m m j j
j

u t c t w
=

=∑  

trong đó ( ), 1m jc t j m≤ ≤  thỏa hệ phương trình vi phân phi tuyến   

(3.9)     
/

1

( ), ( ), ( ) (1, ) (1)

( ( )), ( ), ( ) (1),1 ,

m j m r j r m j

m j j o j

u t w u t w h t u t w

F u t w f t w u h t w j m

+ +

+ = + ≤ ≤%
 

(3.10)   (0)m omu u= , 

trong đó  

(3.11)    om ou u→  mạnh trong H. 

Dễ thấy rằng với mỗi m, tồn tại một nghiệm ( )mu t  có dạng (3.8) 

thỏa (3.9) và (3.10) hầu khắp nơi trên 0 mt T≤ ≤ , với một mT  nào 

đó, 0 .mT T< ≤  
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Các đánh giá tiên nghiệm sau đây cho phép ta lấy mT T=  với 

mọi m. 

Bước 2.  Đánh giá tiên nghiệm.  

Ta sẽ lần lượt thiết lập hai đánh giá tiên nghiệm dưới đây. Khó 

khăn chính ở phần này là số hạng phi tuyến ))((1 tuF m  

)()( 2/1 tutu mm=  tham gia vào phương trình do đó việc đánh giá tính 

bị chặn và qua giới hạn của số hạng này cũng là một khó khăn. 

Tuy nhiên, với số hạng phi tuyến cụ thể trong trường hợp này 

không gây ra nhiều trở ngại so với số hạng phi tuyến tổng quát. 

a) Đánh giá 1. Nhân phương trình thứ j của hệ (3.9) với ( )m jc t    

và tổng theo j, ta có 

(3.12)   
22 2( ) 2 ( ) 2 (1, )m m r m

d u t u t u t
dt

+ +      

         
1

5 / 2

0

2 ( , )mr u r t dr+ ∫        

     22(1 ( )) (1, ) 2 ( ), ( ) 2 ( ) (1, )m m o mh t u t f t u t u h t u t= − + + %  

Từ bất đẳng thức (2.9), ta suy ra rằng  

(3.13)       
2 222 ( ) 2 (1, ) ( ) .m r m m Vu t u t u t+ ≥   

Ta suy từ (3.12), (3.13) rằng 

(3.14)       
1

2 2 5 / 2

0

( ) ( ) 2 ( , )m m mV
d u t u t r u r t dr
dt

+ + ∫  

                   
2 22 1 ( ) ( ) (2 1 ) ( )m r mh t u t u tβ β⎡ ⎤≤ − + +⎢ ⎥⎣ ⎦

 

                   2 ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( )m o m Vf t u t u h t u t+ + %  

            ( ) 2 2
(0, )2 1 ( ) (2 1 ) ( )m mL T Vh u t u tβ β∞ ⎡ ⎤≤ + + +⎣ ⎦  
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       2 2 2 2 2
(0, )

3( ) ( ) 2 ( )
2m o m VL T

f t u t u h u tβ
β ∞+ + + +%  

 ( )2 2 2 2
(0, )(0, )

3 ( ) 2 2 ( )
2 o mL T VL T

u h f t h u tβ
β

∞∞= + + +%  

          2
(0, )1 2(2 1/ )(1 ) ( ) , 0mL Th u tβ β∞⎡ ⎤+ + + + ∀ >⎣ ⎦ . 

Chọn 0β >  sao cho  

(3.15)      (0, )2 (2 ) 1/ 2L Thβ ∞+ ≤ .  

Từ (3.14), (3.15) ta được 

(3.16)       
1

2 2 5 / 2

0

1( ) ( ) 2 ( , )
2m m mV

d u t u t r u r t dr
dt

+ + ∫  

                 2 2 2
(0, )

3 ( )
2 o L T

u h f t
β ∞≤ +%  

                 2
(0, )1 2(2 1/ )(1 ) ( ) .mL Th u tβ ∞⎡ ⎤+ + + +⎣ ⎦  

Lấy tích phân (3.16) theo t, và sử dụng (3.10), (3.11) ta có 

(3.17)       
1

2 2 5 / 2

0 0 0

1( ) ( ) 2 ( , )
2

t t

m m mVu t u s ds ds r u r s dr+ +∫ ∫ ∫  

                 2 2 2 2

(0, )
0

3 ( )
2

t

om o L T

tu u h f s ds
β ∞≤ + + ∫%  

                 2
(0, )

0

1 2(2 1/ )(1 ) ( )
t

mL Th u s dsβ ∞⎡ ⎤+ + + +⎣ ⎦ ∫  

                 2(2) (1)

0

( ) ,
t

mT TM M u s ds≤ + ∫  

trong đó (1) (2),T TM M  là các hằng số chỉ phụ thuộc vào T và được 

chọn như sau: 

   (1)
(0, )1 2(2 1/ )(1 ),T L TM hβ ∞= + + +  

   2 2 2 2(2)
(0, )

0

3 ( ) , .
2

T

om oT L T
M u u h T f s ds m

β ∞
⎛ ⎞

≥ + + ∀⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫%  

Nhờ bổ đề Gronwall 2.13, từ (3.17) ta được  
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(3.18)     
1

2 2 5 / 2

0 0

1( ) ( ) 2 ( , )
2

t t

m m mVu t u s ds ds r u r s dr+ +∫ ∫ ∫  

               (2) (1)exp( ) , , , 0 ,T mT TM t M M m t t T T≤ ≤ ∀ ∀ ≤ ≤ ≤  
nghĩa là  .mT T=  

  b) Đánh giá 2.  Nhân (3.9) với  2 / ( )m jt c t  và tổng theo j, ta có 

(3.19)       
2/2 ( )mtu t +  

             
12 5 / 22 2 2

0

4( ) ( ) (1, ) ( , )
5m r m m

d t u t h t t u t t r u r t dr
dt
⎡ ⎤

+ +⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∫  

       
2 2 22 ( ) (1, ) [ ( )]m r m

dt u t u t t h t
dt

= +   

            
1

5 / 2 /

0

8 ( , ) 2 ( ), ( )
5 m mt r u r t dr t f t t u t+ +∫   

            2 22 [ ( ) (1, )] 2 (1, ) [ ( )]o m o m
d du t h t u t u u t t h t
dt dt

+ −% % . 

Tích phân (3.19) theo biến thời gian từ 0 đến t sau đó sắp xếp lại 

các số hạng ta được  

(3.20)     
2 2/ 2 2

0

2 ( ) ( ) (1, )
t

m m r msu s ds t u t t u t+ +∫   

               
1

5 / 22

0

4 ( , )
5 mt r u r t dr+ ∫  

      
22 2 2 / 2

0 0

[1 ( )] (1, ) 2 ( ) [ ( )] (1, )
t t

m m r mh t t u t s u s ds s h s u s ds= − + +∫ ∫  

      
1

5 / 2 /

0 0 0

8 ( , ) 2 ( ), ( )
5

t t

m msds r u r s dr s f s su s ds+ +∫ ∫ ∫  

      2 2 /

0

2 ( ) (1, ) 2 [ ( )] (1, )
t

o m o mu t h t u t u s h s u s ds+ − ∫% % . 

Dùng bất đẳng thức (2.9), ta có 

(3.21)    
2 22 2 1( ) (1, ) ( ) , [0, ], .

2m r m m Vt u t t u t t u t t T m+ ≥ ∀ ∈ ∀  
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Dùng các bất đẳng thức (2.6), (2.8), (2.9) và với 0β >  như trong 

(3.15), ta đánh giá không khó khăn các số hạng ở vế phải của 

(3.20) như sau 

(3.22)     2 2[1 ( )] (1, )mh t t u t−  

        
2 2

(0, )(1 ) ( ) (2 1/ ) ( )m r mL Th t u t t u tβ β∞
⎡ ⎤≤ + + +⎢ ⎥⎣ ⎦

 

        2 2
(0, )(1 ) ( ) (2 1/ )m TL T Vh t u t t Mβ β∞

⎡ ⎤≤ + + +⎣ ⎦ , 

(3.23)      
2 2 / 2

0 0

2 ( ) [ ( )] (1, )
t t

m r ms u s ds s h s u s ds+∫ ∫  

                22 /
(0, )

0

2 3 ( ) ( )
t

m VL T
T t h u s ds∞

⎡ ⎤≤ +⎢ ⎥⎣ ⎦ ∫  

                2 /
(0, )

2 2 3 ( )T L T
M T t h ∞

⎡ ⎤≤ +⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

(3.24)      2 /

0

2 [ ( )] (1, )
t

o mu s h s u s ds∫%   

               2 /
(0, )

0

2 3 ( ) ( )
t

o m VL T
u t h u s ds∞≤ ∫%  

               2 /
(0, )

2 ( ) 6o TL T
u t h t M∞≤ % , 

(3.25)    ( )222
(0, )

32 ( ) ( ) ( )o m m oV L Tu t h t u t t u t u t hβ
β

∞≤ +% % , 

(3.26)  
22/ /

0 0 0

2 ( ), ( ) ( ) ( )
t t t

m ms f s su s ds sf s ds su s ds≤ +∫ ∫ ∫ . 

Do đó, từ (3.20) – (3.26) suy ra 

(3.27)    
2 2/

0

1( ) ( )
4

t

m m Vsu s ds t u t+∫  

     2
(0, )(1 )(2 1/ ) TL Th t Mβ∞≤ + + 2 /

(0, )
2 (2 3 ( ) )T L T
M T t h ∞+ +  

      2

0 0

16 ( ) ( )
5

t t

m Vsu s ds s f s ds+ +∫ ∫   
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      ( )2 2 /
(0, ) (0, )

3 2 ( ) 6o o TL T L T
u t h u t h t M

β
∞ ∞+ +% %  

      2(3) (4)

0 0

16 1( ) ( )
3 4

t t

m mT TV VM su s ds M su s ds≤ + ≤ +∫ ∫ , 

trong đó (3) (4) (3) 256,
9T T TM M M= +  là các hằng số chỉ phụ thuộc T. 

Do bổ đề Gronwall, từ (3.27) suy ra  

(3.28)   
2 2 (4) (4) (5)/

0

1( ) ( )
4

t
t T

m m T T TVsu s ds t u t M e M e M+ ≤ ≤ =∫ . 

Mặt khác, từ (3.18) ta có đánh giá 

(3.29)    
1 5 / 33 / 5

1
0 0

( ( , ))
t

mds r F u r s dr∫ ∫  

              
1

5 / 2

0 0

1( , )
2

t

m T Tds r u r s dr M M= ≤ ≤∫ ∫ . 

Bước 3.  Qua giới hạn  

Do (3.18), (3.28), (3.29) ta suy ra, tồn tại một dãy con của dãy 

{ }mu  vẫn ký hiệu là { }mu  sao cho  

(3.30)     mu u→  trong (0, ; )L T H∞  yếu ∗ ,  

(3.31)     mu u→  trong 2 (0, ; )L T V  yếu, 

(3.32)     mtu t u→  trong (0, ; )L T V∞  yếu ∗ , 

(3.33)     / /( ) ( )mtu t u→  trong 2 (0, ; )L T H  yếu, 

(3.34)     2 / 5 2 / 5
mr u r u→  trong 5 / 2 ( )TL Q  yếu.  

Dùng bổ đề 2.11 về tính compact của Lions, áp dụng vào (3.32), 

(3.33) ta có thể trích ra từ dãy { }mu  một dãy con vẫn ký hiệu là 

{ }mu  sao cho 

(3.35)    mtu t u→  mạnh trong 2 (0, ; )L T H . 
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Theo định lý Riesz – Fischer, từ (3.35) ta có thể lấy ra từ { }mu  

một dãy con vẫn ký hiệu là { }mu  sao cho  

(3.36)  ( , ) ( , )mu r t u r t→  a.e. ( , )r t  trong (0,1) (0, )TQ T= × . 

Do 1/ 2
1( )F u u u=  liên tục, nên  

(3.37)     1 1( ( , )) ( ( , ))mF u r t F u r t→  a.e. ( , )r t  trong TQ . 

Áp dụng bổ đề 2.12, với N = 2, q = 5/3, 
1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5

1 1( ) , ( ) .m m m mG r F u r u u G r F u r u u= = = =  

Từ (3.29), (3.37) suy ra  

(3.38)  1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 5
m mr u u r u u→  trong 5 / 3 ( )TL Q  yếu  

Giả sử  1( [0, ] ), ( ) 0.C T Tϕ ϕ∈ =  Nhân phương trình (3.9) với ϕ ,  

sau đó tích phân từng phần theo biến t, ta được  

    /

0 0

, (0) ( ), ( ) ( ), ( )
T T

om j m j m r j ru w u t w t dt u t w t dtϕ ϕ ϕ− − +∫ ∫  

(3.39)     1
0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ( )), ( )
T T

m j m jh t u t w t dt F u t w t dtϕ ϕ+ +∫ ∫  

     
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( )
T T

j o jf t w t dt u h t w t dtϕ ϕ= +∫ ∫% , 1 j m≤ ≤ . 

Để qua giới hạn của số hạng phi tuyến 1( ( ))mF u t  trong (3.39) ta 

sử dụng bổ đề sau 

Bổ đề 3.1.  Ta có 

          1 1
0 0

lim ( ( )), ( ) ( ( )), ( )
T T

m j jm
F u t w t dt F u t w t dtϕ ϕ

→+∞
=∫ ∫ . 

Chứng minh. Chú ý rằng (3.38) tương đương với  

(3.40)     
1 1

1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 5

0 0 0 0

T T

m mdt r u u dr dt r u u drΦ → Φ∫ ∫ ∫ ∫  
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              ( )/5 / 3 5 / 2( ) ( ).T TL Q L Q∀Φ∈ =       

Mặt khác, ta có 

(3.41)  
1

1/ 2
1

0 0 0

( ( )), ( ) ( ) ( )
T T

m j m m jF u t w t dt r u u w r t dr dtϕ ϕ=∫ ∫ ∫   

           ( )( )
1

1/ 23 / 5 2 / 5

0 0

( ) ( ) .
T

m m jr u u r w r t dr dtϕ= ∫ ∫    

Do (3.40), ta chöùng minh 2 / 5 5 / 2( ) ( ) ( ).j Tr w r t L QϕΦ = ∈    

Thật vậy, do bất đẳng thức (2.7), ta có 

(3.42)    
1 1

5 / 25 / 2

0 0 0 0

( ) ( )
T T

jdr dt r w r t dr dtϕΦ =∫ ∫ ∫ ∫        

              
1 5 / 2 5 / 21/ 4

0 0

( ) ( )
T

jr r w r dr t dtϕ−= ∫ ∫     

              ( )
15 / 2 5 / 21/ 4

0 0

2 ( )
T

j V
w r dr t dtϕ−≤ ∫ ∫  

              
5 / 2 5 / 2

0

15 2 ( ) .
3

T

j V
w t dtϕ= < +∞∫  

Do đó, bổ đề 3.1. được chứng minh. 

Cho m → +∞  trong (3.39), từ (3.11), (3.30), (3.31) và bổ đề 3.1 

ta suy ra u thỏa phương trình biến phân  

  /

0 0

, (0) ( ), ( ) ( ), ( )
T T

o j j r j ru w u t w t dt u t w t dtϕ ϕ ϕ− − +∫ ∫  

(3.43)     1
0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ( )), ( ) ,
T T

j jh t u t w t dt F u t w t dtϕ ϕ+ +∫ ∫  

                
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( )
T T

j o jf t w t dt u h t w t dtϕ ϕ= +∫ ∫% ,  

                1([0, ]) , ( ) 0 , 1,2,..., .C T T j mϕ ϕ∀ ∈ = ∀ =  
Do đó ta có 

    /

0 0

, (0) ( ), ( ) ( ), ( )
T T

o r ru v u t v t dt u t v t dtϕ ϕ ϕ− − +∫ ∫  
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(3.44)     1
0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ( )), ( )
T T

h t u t v t dt F u t v t dtϕ ϕ+ +∫ ∫  

               
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( )
T T

of t v t dt u h t v t dtϕ ϕ= +∫ ∫% , 

              1([0, ]), ( ) 0,C T T v Vϕ ϕ∀ ∈ = ∀ ∈ . 
Lấy (0, )D Tϕ∈ , từ (3.44) suy ra  

(3.45)    
0 0

[ ( ), ] ( ) ( ), ( )
T T

r r
d u t v t dt u t v t dt
dt

ϕ ϕ+∫ ∫  

             1
0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ( )), ( )
T T

h t u t v t dt F u t v t dtϕ ϕ+ +∫ ∫  

   
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( )
T T

of t v t dt u h t v t dtϕ ϕ= +∫ ∫% , (0, ),D T v Vϕ∀ ∈ ∀ ∈ .  

Do đó ta có 

(3.46    1( ), ( ), ( ) (1, ) (1) ( ( )),r r
d u t v u t v h t u t v F u t v
dt

+ + +  

               ( ), ( ) (1),of t v u h t v v V= + ∀ ∈%  
đúng trong D(0,T) và do đó hầu hết trong (0,T). 

Cho 1([0, ]), ( ) 0.C T Tϕ ϕ∈ =  Nhân phương trình (3.46) với ϕ , sau   

đó tích phân từng phần theo biến thời gian ta được 

    /

0 0

(0), (0) ( ), ( ) ( ), ( )
T T

r ru v u t v t dt u t v t dtϕ ϕ ϕ− − +∫ ∫  

(3.47)     1
0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ( )), ( )
T T

h t u t v t dt F u t v t dtϕ ϕ+ +∫ ∫  

               
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( )
T T

of t v t dt u h t v t dtϕ ϕ= +∫ ∫% , 

                1([0, ]), ( ) 0, .C T T v Vϕ ϕ∀ ∈ = ∀ ∈  
So sánh (3.44), (3.47) ta được  

(3.48)       (0), (0) , (0)ou v u vϕ ϕ− = −  

                 1([0, ]), ( ) 0, ,C T T v Vϕ ϕ∀ ∈ = ∀ ∈  



 26

mà (3.48) tương đương với điều kiện đầu 

(3.49)       (0) .ou u=  

Ta chú ý rằng, từ (3.30) – (3.34), ta có  
2 (0, ; ) (0, ; ), (0, ; )u L T V L T H tu L T V∞ ∞∈ ∩ ∈  và  

/ 2 2 / 5 5 / 2(0, ; ), ( ).Tt u L T H r u L Q∈ ∈   

Vậy sự tồn tại nghiệm được chứng minh. 

Bước 4.  Tính duy nhất nghiệm  

Trước hết, ta cần bổ đề sau đây. 

Bổ đề 3.2.  Giả sử w là nghiệm yếu của bài toán sau  

(3.50)    1( ) ( , ), 0 1, 0 ,t rr rw w w f r t r t T
r

− + = < < < <%   

(3.51)    
0

lim ( , ) , (1, ) ( ) (1, ) 0,r r
r

r w r t w t h t w t
+→

< +∞ + =   

(3.52)    ( ,0) 0,w r =   

(3.53)   
2

/ 2

(0, ; ) (0, ; ),

(0, ; ), (0, ; ).

w L T V L T H

t w L T V t w L T H

∞

∞

⎧ ∈ ∩⎪
⎨

∈ ∈⎪⎩
 

Khi đó 

(3.54)    2 2

0

1 ( ) ( ) ( ) (1, )
2

t

rw t w s h s w s ds⎡ ⎤+ +⎣ ⎦∫  

               
0

( ), ( ) 0, . . (0, ).
t

f s w s ds a e t T− = ∈∫ %  

Chú thích. Bổ đề 3.2 là tổng quát hóa của bổ đề trong cuốn sách 

của Lions [2] cho trường hợp không gian Sobolev có trọng. 

Chứng minh của bổ đề 3.2 có thể tìm thấy trong [8].  

Giả sử u và v là hai nghiệm yếu của bài toán (3.1) – (3.4). Khi đó 

w = u – v là nghiệm yếu của bài toán (3.50) – (3.52) với vế phải  
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1/ 2 1/ 2( , ) ( ) ( ) ( ) ( )f r t u t u t v t v t= − +% . Dùng bổ đề 3.2, ta có 

đẳng thức sau  

(3.55)      2 2 2

0

1 ( ) [ ( ) ( ) (1, )]
2

t

rw t w s h s w s ds+ +∫  

                 1/ 2 1/ 2

0

( ) ( ) ( ) ( ), ( ) 0
t

u s u s v s v s w s ds= − − ≤∫ , 

do tính chất đơn điệu tăng của 1/ 2u u . Từ (3.55) ta suy ra rằng 

w = 0. Tính duy nhất được chứng minh. 

Vậy định lý (3.1) được chứng minh xong. 
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CHƯƠNG 4  
 

NGHIỆM T – TUẦN HOÀN CỦA BÀI TOÁN  
PHI TUYẾN  

 
Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu nghiệm T – tuần hoàn 

của bài toán giá trị biên phi tuyến như sau: 

(4.1)    1( ) ( ) ( , ), 0 1, 0 ,t rr ru u u F u f r t r t T
r ε− + + = < < < <  

(4.2)    
0

lim ( , ) ,r
r

r u r t
+→

< +∞  (1, ) ( )( (1, ) ) 0r ou t h t u t u+ − =% , 

(4.3 )    ( ,0) ( , ),u r u r T=  

(4.4)    1/ 2( )F u u uε ε= , 
trong đó ou%  là hằng số cho trước, ( ), ( , )h t f r t  là hàm số cho trước 

T – tuần hoàn theo t, thỏa các giả thiết sau: 

2( ) ,oH u R∈%  

/ 1,
3( ) (0, ), (0) ( ), ( ) 0,oH h W T h h T h t h∞∈ = ≥ >  

/ 0
4( ) (0, ; ), ( ,0) ( , ).H f C T H f r f r T∈ =  

Không làm mất tính tổng quát của bài toán ta lấy 1ε =  

Nghiệm yếu của bài toán (4.1) – (4.4) được thiết lập từ bài toán 

biến phân sau: 

Tìm 2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H∞∈ ∩  sao cho / 2 (0, ; )u L T H∈  và ( )u t  

thỏa phương trình biến phân sau: 

(4.5)     /

0 0

( ), ( ) [ ( ), ( ) ( ) (1, ) (1, )]
T T

r ru t v t dt u t v t h t u t v t dt+ +∫ ∫  

            1
0 0 0

( ( )), ( ) ( ), ( ) ( ) (1, )
T T T

oF u t v t dt f t v t dt u h t v t dt+ = +∫ ∫ ∫% , 

             2 (0, ; )v L T V∀ ∈ , 
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và điều kiện T – tuần hoàn  

(4.6)     (0) ( )u u T= . 

Khi đó, ta có định lý sau 

Định lý 4.1.  Cho 0T >  và / /
1 3 4( ),( ),( )H H H  đúng. Khi đó, bài 

toán  (4.1) – (4.4) có duy nhất một nghiệm yếu T – tuần hoàn 

);,0();,0(2 HTLVTLu ∞∩∈  sao cho ),;,0(2/ HTLu ∈ ).(2/55/2
TQLur ∈  

Chứng minh. Gồm nhiều bước.   

Bước 1. Phương pháp Galerkin. 

Lấy một cơ sở trực chuẩn { }, 1,2,...jw j = trong không gian Hilbert 

tách được V. Ta tìm ( )mu t  theo dạng  

(4.7)    
1

( ) ( ) ,
m

m m j j
j

u t c t w
=

=∑  

trong đó ( )m jc t  thỏa hệ phương trình vi phân phi tuyến  

(4.8)    / ( ), ( ), ( ) (1, ) (1)m j m r j r m ju t w u t w h t u t w+ +  

             1( ( )),m jF u t w+  

             ( ), ( ) (1) ,1j o jf t w u h t w j m= + ≤ ≤% ,  

và điều kiện T – tuần hoàn  

(4.9)     (0) ( ).m mu u T=   

Đầu tiên, ta xét hệ phương trình (4.8) và điều kiện đầu  

(4.9/ )    (0) ,m omu u=  

trong đó omu  thuộc không gian sinh bởi các hàm mjwj ,...,2,1},{ = . 

Khi đó, ta được một hệ m phương trình vi phân thường phi tuyến 

với các ẩn hàm ( ), 1,2,..., ,m jc t j m=  và các điều kiện đầu (4.9/ ). 

Dễ thấy rằng tồn tại ( )mu t  có dạng (4.7) thỏa (4.8) và (4.9/ ) với 
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hầu khắp nơi trên 0 mt T≤ ≤ , với một (0, ]mT T∈ . Các đánh giá 

tiên nghiệm sau đây cho phép ta lấy mT T=  với mọi m. 

Bước 2. Đánh giá tiên nghiệm. 

Nhân phương trình thứ j của hệ (4.8) với ( )m jc t , sau đó lấy tổng 

theo j , ta được  

(4.10)    
22 2( ) 2 ( ) 2 ( ) (1, )m m r m

d u t u t h t u t
dt

+ +  

             
1

5 / 2

0

2 ( , )mr u r t dr+ ∫  

              2 ( ), ( ) 2 ( ) ( ).m o mf t u t u h t u t= + %   

Từ giả thiết /
3( )H  và bất đẳng thức (2.9), suy ra  

(4.11)    
2 22

12 ( ) 2 ( ) (1, ) ( )m r m m Vu t h t u t C u t+ ≥  

trong đó 1 min{1, }.oC h=  

Do đó, từ (4.10), (4.11) suy ra  

(4.12)     
1

2 2 5 / 2
1

0

( ) ( ) 2 ( , )m m mV
d u t C u t r u r t dr
dt

+ + ∫  

     2 ( ), ( ) 2 ( ) (1, )m o mf t u t u h t u t≤ + %  

    2 2 2 2 2

(0, )

1 3( ) ( ) ( )m o m VL T
f t u t u h u tδ δ

δ δ ∞≤ + + +%  

    2 2 2 2
(0, )

1 3( ) 2 ( )o m VL T
f t u h u tδ

δ δ ∞≤ + +%  

với mọi 0δ > . 

Chọn 0δ >  sao cho  

(4.13)    1 22 0.C Cδ− = >  

Do đó, từ (4.12), (4.13) ta thu được  

(4.14)   2 2
2( ) ( )m m

d u t C u t
dt

+  
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1

2 2 5 / 2
2

0

( ) ( ) 2 ( , )m m mV
d u t C u t r u r t dr
dt

≤ + + ∫  

            2 2 2
1(0, )

1 3( ) ( ).o L T
f t u h h t

δ δ ∞≤ + = %%  

Nhân bất đẳng thức (4.14) với 2C te  và sau đó tích phân ta có 

(4.15)    2 2 22 2
1

0

( ) ( ) .
t

C t C t C s
m omu t u e e h s e ds− −≤ + ∫ %  

Cho 0T > , ta xét hàm số sau 

(4.16)    
2 21

1
0

1 2

( 1) ( ) , 0 ,
( )

(0) / , 0.

t
C t C se h s e ds t T

R t

h C t

−⎧
− < ≤⎪⎪= ⎨

⎪ =⎪⎩

∫ %%

%

 

Khi đó 0[0, ]R C T∈%  và ta đặt 
0
max ( ).

t T
R R t

≤ ≤
= %  

Nếu omu R≤  từ (4.15), (4.16) cho ta 

(4.17)   ( )mu t R≤  nghĩa là mT T=  với mọi m. 

Gọi (0, )mB R  là quả cầu đóng tâm O, bán kính R trong không 

gian m chiều sinh bởi các hàm , 1,2,..., ,jw j m=  đối với chuẩn .  

Xét ánh xạ : : (0, ) (0, )m m mF B R B R→  cho bởi công thức  

(4.18)    ( ) ( )m om mF u u T= . 

Ta chứng minh rằng mF  là ánh xạ co.  

Giả sử , (0, )om om mu v B R∈  và đặt ( ) ( ) ( )m m mt u t v tΦ = − , trong đó 

( ), ( )m mu t v t  là các nghiệm của hệ (4.8) trên [0,T] thỏa các điều 

kiện đầu (0)m omu u=  và (0)m omv v=  lần lượt. Khi đó, ( )m tΦ  thỏa 

hệ phương trình vi phân sau đây 

(4.19)   / ( ), ( ), ( ) (1, ) (1)m j m r j r m jt w t w h t t wΦ + Φ + Φ  

         1/ 2 1/ 2( ) ( ) ( ) ( ), ,1m m m m ju t u t v t v t w j m= − − ≤ ≤  
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và điều kiện đầu  

(4.20)    (0)m om omu vΦ = − . 

Tính toán tương tự như chương 3, ta được  

(4.21)   
22 2( ) 2 ( ) 2 ( ) (1, )m m r m

d t t h t t
dt

Φ + Φ + Φ   

       1/ 2 1/ 22 ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) 0m m m m m mu t u t v t v t u t v t= − − − ≤ . 

Do (4.11), từ (4.21) suy ra  

(4.22)     
22

1( ) ( ) 0m m r V

d t C t
dt

Φ + Φ ≤ . 

Tích phân bất đẳng thức (4.22), ta được  

(4.23)      
1

1
2( ) ( )
TC

m m om omu T v T e u v
−

− ≤ −  

nghĩa là : (0, ) (0, )m m mF B R B R→  là ánh xạ co  

Do đó tồn tại duy nhất (0, )om mu B R∈  sao cho  

( ) ( )om m om mu F u u T= = . 

Do đó, với mỗi m tồn tại một hàm (0, )om mu B R∈  sao cho nghiệm 

của bài toán giá trị ban đầu (4.8), (4.9/ ) là một nghiệm T – tuần 

hoàn của hệ (4.8). Nghiệm này cũng thỏa bất đẳng thức (4.17) 

với hầu hết [0, ]t T∈  và nhờ (4.14) ta suy ra  

(4.24)  
1

2 2 5 / 2
2 3

0 0 0

( ) ( ) 2 ( , )
t t

m m mVu t C u s ds ds r u r s dr C+ + ≤∫ ∫ ∫ , 

trong đó 3C  là hằng số độc lập với m. 

Nhân phương trình thứ j của hệ (4.8) với / ( )m jc t , lấy tổng theo j 

và sau đó tích phân từng phần theo biến t từ 0 đến T, ta có  

(4.25)     
2 2/

0 0

1( ) ( )
2

T T

m mr
du t dt u t dt
dt

+∫ ∫  
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             1/ 22 /

0 0

1 ( ) [ (1, )] ( ) ( ), ( )
2

T T

m m m m
dh t u t dt u t u t u t dt
dt

+ +∫ ∫  

              / /

0 0

( ), ( ) ( ) (1, )
T T

m o mf t u t dt u h t u t dt= +∫ ∫% . 

Từ (4.9) ta thấy rằng hai bất đẳng thức sau đây đúng:  

i /         
2

0

( ) 0,
T

mr
d u t dt
dt

=∫  

ii /      
1

1/ 2 5 / 2/

0 0 0

2( ) ( ), ( ) ( , )
5

T T

m m m m
du t u t u t dt r dr u r t dt
dt

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ ∫ ∫  

                                  ( )
1

5 / 2 5 / 2

0

2 ( , ) ( ,0) 0.
5 m mr u r T u r dr= − =∫  

Do đó, đẳng thức (4.25), nhờ tích phân từng phần ta thu được 

(4.26)     
2/ / / 2

0 0 0

1( ) ( ), ( ) ( ) (1, )
2

T T T

m m mu t dt f t u t dt h t u t dt= +∫ ∫ ∫  

            /

0

( ) (1, ) .
T

o mu h t u t dt− ∫%  

Sau cùng, nhờ (4.24), (4.26), suy ra bất đẳng thức sau 

(4.27)    
2 22/ /

0 0

2 ( ) ( ) ( )
T T T

m mu t dt f t dt u t dt≤ +∫ ∫ ∫  

             / 2 /
(0, ) (0, )

0 0

(1, ) 2 (1, )
T T

m o mL T L T
h u t dt u h u t dt∞ ∞+ +∫ ∫%  

             
2 2 2/ /

(0, )
0 0 0

( ) ( ) 3 ( )
T T T

m m VL T
u t dt f t dt h u t dt∞≤ + +∫ ∫ ∫  

              /
(0, )

0

2 3 ( )
T

o m VL T
u h u t dt∞+ ∫%  

          
2 2 2/ /

(0, )
0 0 0

( ) ( ) 3 ( )
T T T

m m VL T
u t dt f t dt h u t dt∞≤ + +∫ ∫ ∫  
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1/ 2

2/
(0, )

0

2 3 ( )
T

o m VL T
T u h u t dt∞

⎛ ⎞
+ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫%  

            
2/

4
0

( ) ,
T

mu t dt C≤ +∫   

trong đó 4C  là hằng số độc lập với m. 

(4.28)  
2/

4
0

( )
T

mu t dt C≤∫  với mọi m. 

Mặt khác, từ (4.24), ta có đánh giá 

(4.29)   
1 5 / 31/ 23 / 5

0 0

( , ) ( , )
t

m mds r u r s u r s dr∫ ∫  

               
1

5 / 2
3

0 0

1( , )
2

t

mds r u r s dr C= ≤∫ ∫ . 

Bước 3. Qua giới hạn. 

Do (4.24), (4.28), (4.29) ta suy ra, tồn tại một dãy con của dãy 

{ }mu , vẫn ký hiệu là { }mu  sao cho  

(4.30)  mu u→  trong (0, ; )L T H∞  yếu ∗ , 

(4.31)  mu u→  trong 2 (0, ; )L T V   yếu, 

(4.32)  / /
mu u→ trong 2 (0, ; )L T H  yếu,  

(4.33)  2 / 5 2 / 5 5 / 2 ( ).m Tr u r u trong L Q→  

Trươcù hết ta nghiệm rằng 

(4.34)      (0) ( ).u u T=  

Với mọi v H∈ , từ (4.9) ta có 

(4.35)         /

0

( ), ( ) (0), 0
T

m m mu t v dt u t u v= − =∫  

Từ (4.32), (4.35) suy ra 
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(4.36)        / /

0 0

( ), ( ), 0
T T

mu t v dt u t v dt khi m→ = →+∞∫ ∫  

Tính toán tương tự như (4.35) ta có 

(4.37)     /

0

( ) (0), ( ), 0
T

u T u v u t v dt− = =∫   với mọi  v H∈ ,       và 

do đó (4.34) đúng. 

Dùng bổ đề 2.11. về tính compact của Lions, áp dụng vào (4.31), 

(4.32) ta có thể lấy ra từ dãy { }mu  một dãy con vẫn ký hiệu là 

{ }mu  sao cho  

(4.38)       mu u→  mạnh trong 2 (0, ; )L T H   

Do định lý Riesz – Fischer, từ (4.38) ta có thể lấy ra từ { }mu  một 

dãy con vẫn ký hiệu là { }mu  sao cho 

 
(4.39)   ( , ) ( , )mu r t u r t→  a.e ( , )r t  trong (0,1) (0, )TQ T= × .  
 
Do   1/ 2u u ua  liên tục nên  

(4.40)      1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 5( , ) ( , ) ( , ) ( , )m mr u r t u r t r u r t u r t→  

vôùi . . ( , )a e r t  trong TQ . 

Áp dụng bổ đề 2.12, với 

      1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 52, 5/3, ,m m mN q G r u u G r u u= = = = . 

Từ (4.29), (4.41) suy ra  

(4.41)    1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 5
m mr u u r u u→  trong 5 / 3 ( )TL Q  yếu 
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Ký hiệu 1( ) sin , 1,2,...
2i

i tg t i
T
π⎛ ⎞= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 là một cơ sở trực chuẩn 

trong không gian Hilbert thực ).,0(2 TL  Khi đó tập ,...}2,1,;{ =jiwg ji  

lập thành một cơ sở trực chuẩn trong không gian 2 (0, ; )L T V . 

Nhân phương trình thứ i của (4.8) với ( )ig t  sau đó lấy tích phân 

theo t, 0 t T≤ ≤ , ta có 

(4.42)      /

0 0

( ), ( ) ( ), ( )
T T

m j i m r j r iu t w g t dt u t w g t dt+∫ ∫  

     1/ 2

0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ) ( ), ( )
T T

m j i m m j ih t u t w g t dt u t u t w g t dt+ +∫ ∫  

           
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( )
T T

j i o j if t w g t dt u h t w g t dt= +∫ ∫ %  

           1,2,..., , .j m i N∀ = ∀ ∈  

Để qua giới hạn của số hạng phi tuyến 1/ 2( ) ( )m mu t u t  trong 

(4.42) ta dùng bổ đề sau 

Bổ đề 4.1.  , 1,2,...i j∀ =  ta có 

 .)(),()()(),()(lim
0

2/1

0

2/1

∫∫ 〉〈=〉〈
+∞→

T

ij

T

ijmmm
dttgwtutudttgwtutu  

Chứng minh.  Chú ý rằng (4.41) tương đương với  

(4.43)     
1 1

1/ 2 1/ 23 / 5 3 / 5

0 0 0 0

T T

m mdt r u u dr dt r u u drΦ → Φ∫ ∫ ∫ ∫  

   ( )/5 / 3 5 / 2( ) ( ).T TL Q L Q∀Φ∈ =  

Mặt khác, ta có         
1

1/ 2 1/ 2

0 0 0

( ) ( ), ( ) ( ) ( )
T T

m m j i m m j iu t u t w g t dt r u u w r g t dr dt=∫ ∫ ∫   
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 (4.44)         ( )( )
1

1/ 23 / 5 2 / 5

0 0

( ) ( )
T

m m j ir u u r w r g t dr dt= ∫ ∫ .  

Do (4.44), bổ đề 4.1. sẽ được chứng minh nếu ta khẳng định được 

rằng 2 / 5 5 / 2( ) ( ) ( )j i Tr w r g t L QΦ = ∈ . Thật vậy, do bất đẳng thức 

(2.7), ta có 

                
1 1

5 / 25 / 2

0 0 0 0

( ) ( )
T T

j idr dt r w r g t dr dtΦ =∫ ∫ ∫ ∫  

                
1 5 / 2 5 / 21/ 4

0 0

( ) ( )
T

j ir r w r dr g t dt−= ∫ ∫  

(4.45)     ( )
15 / 2 5 / 21/ 4

0 0

2 ( )
T

j iV
w r dr g t dt−≤ ∫ ∫  

                
5 / 2 5 / 2

0

15 2 ( )
3

T

j iV
w g t dt= < +∞∫ . 

Vậy bổ đề 4.1 được chứng minh. 

Cho m → +∞  trong (4.42), từ (4.30) – (4.32) và bổ đề 4.1, ta suy 

ra u  thỏa phương trình biến phân  

(4.46)      /

0 0

( ), ( ) ( ), ( )
T T

j i r jr iu t w g t dt u t w g t dt+∫ ∫  

        1/ 2

0 0

( ) (1, ) (1) ( ) ( ) ( ), ( )
T T

j i j ih t u t w g t dt u t u t w g t dt+ +∫ ∫  

        
0 0

( ), ( ) ( ) (1) ( ) , ,
T T

j i o j if t w g t dt u h t w g t dt i j N= + ∀ ∈∫ ∫% .  

Từ (4.46) suy ra phương trình sau đây đúng. 

(4.47)    /

0 0 0

( ), ( ) ( ), ( ) ( ) (1, ) (1, )
T T T

r ru t v t dt u t v t dt h t u t v t dt+ +∫ ∫ ∫  

      1/ 2

0 0 0

( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) (1, )
T T T

ou t u t v t dt f t v t dt u h t v t dt+ = +∫ ∫ ∫%  



 38

         2 (0, ; )v L T V∀ ∈ . 
Vậy sự tồn tại nghiệm được chứng minh. 

Bước 4.  Tính duy nhất nghiệm.  

Giả sử ,u v  là hai nghiệm yếu của (4.1) – (4.4). Khi đó w u v= −  

thỏa bài toán biến phân sau đây 

(4.48)     /

0 0 0

( ), ( ) ( ), ( ) ( ) (1, ) (1, )
T T T

r rw t t dt w t t dt h t w t t dtϕ ϕ ϕ+ +∫ ∫ ∫  

      1/ 2 1/ 2 2

0

( ) ( ) ( ) ( ), ( ) 0, (0, ; ),
T

u t u t v t v t t dt L T Vϕ ϕ+ − = ∀ ∈∫  

(4.49)     (0) ( ),w w T=  

vôùi     2 / / 2, (0, ; ) (0, ; ), , (0, ; )u v L T V L T H u v L T H∞∈ ∩ ∈ , 

          2 / 5 2 / 5 5 / 2, ( )Tr u r v L Q∈ . 

Lấy wϕ =  trong (4.48) và chú ý rằng /

0

( ), ( ) 0.
T

w t w t dt =∫   

Khi đó sử dụng (4.11) va ø(4.49) ta được  

(4.50)     2
2 2 2

1 (0, ; )
0 0

1 ( ) ( ) (1, )
2

T T

rL T V
C w w t dt h t w t dt≤ +∫ ∫  

              1/ 2 1/ 2

0

( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) 0
T

u t u t v t v t u t v t dt= − − − ≤∫ . 

Điều này dẫn đến 0w =  nghĩa là u v= .  

Định lý 4.1 được chứng minh hoàn toàn. 
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PHẦN KẾT LUẬN 
 

       Qua luận văn này, tác giả đã học tập được các công cụ và 

các phương pháp khác nhau để chứng minh sự tồn tại và duy nhất 

nghiệm của một số phương trình nhiệt phi tuyến trong một hình 

trụ với điều kiện biên hỗn hợp không thuần nhất.  

(1)  1/ 21( ) ( , ), 0 1,0 ,t rr ru u u u u f r t r t T
r

ε− + + = < < < <  

(2)     
0

lim ( , )r
r

r u r t
+→

< +∞ , (1, ) ( )( (1, ) ) 0r ou t h t u t u+ − =% , 

(3)     ( ,0) ( )ou r u r= , hoaëc  

(4)     ( ,0) ( , ),u r u r T=  

trong đó , 0ou ε >%  là các hằng số cho trước, ( ), ( , )h t f r t  là các 

hàm số cho trước thỏa một số điều kiện nào đó ta sẽ chỉ rõ sau 

đó. 

     Sau phần trình bày các không gian Sobolev có trọng và một số 

công cụ liên quan thì phần chính của luận văn nằm ở các chương 

3 và 4. 

      Trong chương 3, chúng tôi trình bày chứng minh bài toán phi 

tuyến với điều kiện đầu (1), (2), (3) có nghiệm yếu duy nhất 

trong các không gian Sobolev có trọng thích hợp bằng phương 

pháp Galerkin.  

        Trong chương 4, chúng tôi trình bày chứng minh sự tồn tại 

nghiệm yếu T – tuần hoàn của bài toán phi tuyến (1), (2), (4), 

trong đó bài toán xấp xỉ hữu hạn chiều tìm nghiệm T – tuần hoàn 

được thực hiện nhờ bài toán điều kiện đầu thông qua định lý ánh 

xạ co. 
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